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chương VIII:                Kế toán Nguồn vốn 
 

8.1.  Kế toán các khoản nợ phải trả. 
8.1.1. Những quy định về kế toán nợ phải trả 
8.1.1.1 Nội dung các khoản nợ phải trả 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát sinh các 
khoản công nợ phải trả giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế, các cá nhân…. Các khoản phải 
trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp được tài trợ từ các doanh nghiệp và các tổ 
chức kinh tế khác mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả.  

Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ những giao dịch và sự kiện đã 
qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. 

Các khoản công nợ phải trả phát sinh trong doanh nghiệp một cách thường xuyên liên tục 
bao gồm nhiều loại có nội dung kinh tế và yêu cầu quản lý khác nhau.  

Căn cứ vào nội dung kinh tế, khoản công nợ phải trả trong doanh nghiệp được chia 
thành các khoản sau:  
• Các khoản nợ vay phải trả: Bao gồm các khoản vay ngắn hạn; vay dài hạn; trái phiếu phát 

hành; …  
• Các khoản nợ phải trả trong thanh toán: Bao gồm khoản phải trả phát sinh trong thanh toán của 

doanh nghiệp như: Phải trả người bán; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; Phải trả người 
lao động; Phải trả nội bộ; thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng; ... 

• Chi phí phải trả và các khoản dự phòng phải trả: Bao gồm các khoản  chi phí phải trả; Quỹ dự 
phòng trợ cấp mất việc làm; Dự phòng phải trả;.. 

• Các khoản phải trả, phải nộp khác: Bao gồm khoản phải trả về nhận ký quỹ, ký cược; Thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả; Các khoản phải trả, phải nộp khác;... 
 Căn cứ vào thời hạn thanh toán, khoản công nợ phải trả trong doanh nghiệp được chia 
thành các khoản sau:  
- Các khoản nợ phải trả ngắn hạn: Là các khoản nợ phải trả có thời hạn thanh toán dưới một 

năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc khoản nợ phải trả ngắn hạn 
bao gồm:  

   + Vay ngắn hạn; 
   + Khoản nợ dài hạn đến hạn trả; 
   + Các khoản phải trả người bán ngắn hạn; 
   + Thuế và các khoản nộp Nhà nước; 
   + Các khoản phải trả người lao động; 
   + Các khoản chi phí phải trả ngắn hạn; 
   + Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; 
   + Các khoản phải trả ngắn hạn khác; 
- Các khoản nợ phải trả dài hạn: Là các khoản nợ phải trả có thời hạn thanh toán trên một 
năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc khoản nợ phải trả dài hạn gồm:  
   + Vay dài hạn; 
   + Nợ dài hạn ; 
   + Trái phiếu phát hành; 
   + Các khoản chi phí phải trả dài hạn; 
   + Các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn; 
   + Thuế thu nhập hoãn lại phải trả; 
   + Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm; 
   + Dự phòng phải trả; 
   + Các khoản phải trả dài hạn khác; 

8.1.1.2  Những quy định về kế toán nợ phải trả 

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



http://www.ebook.edu.vn 206

- Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối 
chiếu, kiểm tra các khoản nợ phải và số nợ đã trả.  Các khoản nợ phải trả của doanh 
nghiệp phải được phân loại thành nợ phải trả ngắn hạn và nợ phải trả dài hạn theo thời hạn 
phải thanh toán của từng khoản nợ phải trả 

- Phải theo dõi cả về nguyên tệ và quy đổi theo “ đồng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” đối 
với các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ. Cuối kỳ kế toán, phải điều chỉnh số dư các khoản 
nợ phải trả theo tỷ giá thực tế ngày cuối kỳ kế toán. 

- Phải theo dõi chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và hiện vật đối với các khoản nợ phải trả bằng 
vàng, bạc, đá quý. Cuối kỳ kế toán, phải điều chỉnh số dư các khoản nợ phải trả theo giá thực 
tế ngày cuối kỳ kế toán. 

- Các tài khoản nợ phải trả chủ yếu có số dư bên có, nhưng một số tài khoản thanh toán như: 
TK331, 333,338. ...có thể vừa có số dư bên Có, vừa có số dư bên Nợ. Cuối kỳ kế toán khi lập 
báo cáo tài chính không bù trừ số dư bên Nợ và số dư bên Có của các tài khoản mà phải căn 
cứ vào số dư chi tiết để lấy số  liệu ghi vào các chỉ tiêu tương ứng phần Tài sản và Phần 
Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán. 

8.1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nợ phải trả trong doanh nghiệp: 
 Theo dõi, ghi chép, phản ánh một các kịp thời, đầy đủ và chính xác các khoản nợ phải trả 
và tình hình thanh toán các khoản nợ, qua đó kiểm tra kiểm soát tình hình quản lý và sử dụng vốn 
của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh  
 Tổ chức kế toán chi tiết và các khoản nợ phải trả theo từng đối tượng cho từng khoản nợ 
theo các chỉ tiêu tổng số nợ phải trả, số đã trả, số còn lại phải trả và xác định theo thời  hạn phải 
trả. 
 Cung cấp kịp thời (thường xuyên và định kỳ) những thông tin về tình hình công nợ phải 
phải trả và tình hình thanh toán công nợ cho chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý doanh nghiệp 
làm cơ sở, căn cứ cho việc đề ra các quyết định hợp lý trong việc chỉ đạo qúa trình sản xuất kinh 
doanh và quản lý tài sản của doanh nghiệp. 
8.1.2 . Kế toán các khoản tiền vay     

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải vay vốn 
ở ngân hàng hoặc vay các đối tượng khác. Khi vay vốn doanh nghiệp phải có vật tư đảm bảo hoặc 
tài sản thế chấp, phải hoàn trả cả gốc lấn lãi theo đúng kỳ hạn đã ký trong hợp đồng vay vốn.     

Kế toán nguồn vốn vay đòi hỏi phải theo dõi chi tiết theo từng hình thức vay, từng đối tượng, 
từng khoản vay và thời hạn vay. Trường hợp vay bằng ngoại tệ, ngoài việc theo dõi theo nguyên tệ, 
kế toán phải quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá do ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điêmr 
ghi nhận nợ. Còn nếu vay bằng vàng, bạc, đá quý phải theo dõi chi tiết theo số lượng và giá trị của 
từng lần vay và theo từng chủ nợ. Khi kết thúc niên độ kế toán số dư nợ vay bằng ngoại tệ, vàng bạc, 
đá quý... phải được điều chỉnh theo tỷ giá thực tế của nguồn vốn vay. Số chênh lệch được ghi chép 
phản ánh vào tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá.  

Căn cứ vào thời hạn vay người ta phân thành vay ngắn hạn và vay dài hạn. Vay ngắn hạn là 
khoản vay có thời hạn trả trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường. Vay 
dài hạn là khoản vay có thời hạn trả sau một năm hoặc sau một chu kỳ kinh doanh bình thường. 
8.1.2.1. Kế toán vay ngắn hạn.  
a. Nội dung - Tài khoản sử dụng: 

Vay ngắn hạn là những khoản vay nhằm mục đích chủ yếu đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động: 
Mua hàng hoá, vật tư, trang trải các khoản chi phí...   

Để phản ánh các khoản vay ngắn hạn và tình hình thanh toán tiền vay kế toán phản ánh vào 
tài khoản 311 - Vay ngắn hạn. Nội dung ghi chép của tài khoản 311 - Vay ngắn hạn như sau:         
Bên Nợ:   
• Phản ánh số tiền đã trả về các khoản vay ngắn hạn 
• Số tiền nợ vay ngắn hạn giảm do tỷ giá ngoại tệ giảm     
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